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thời bày tỏ mong muốn thoát khỏi thực tại được tạo 
điều kiện bởi sự xuất hiện của trò chơi điện tử, phương 
tiện truyền thông xã hội và thiết bị di động thông minh.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết
Thuyết học tập xã hội (SLT)
Thuyết học tập xã hội là một lý thuyết trong lĩnh 

vực tâm lý học xã hội, nghiên cứu cách mà con người 
học hỏi, thích nghi và phát triển thông qua tương tác xã 
hội. Lý thuyết này cho rằng, học tập không chỉ là việc 
thu nhận thông tin từ môi trường bên ngoài mà còn phụ 
thuộc vào các quan hệ xã hội và văn hóa xung quanh 
chúng ta. Hành vi của con người được hình thành thông 
qua quá trình học tập từ các mô hình, quan điểm và giá 
trị của những người xung quanh. Những kết quả học 
tập này được thể hiện trong hành vi và suy nghĩ của 
con người (Bandura, 1997).

Thuyết hành vi có kế hoạch (TPB)
Lý thuyết về hành vi có kế hoạch, còn được gọi là 

TPB, là một khung khái niệm cung cấp lời giải thích cho 
hành vi của con người trong nhiều bối cảnh khác nhau. 
Theo Ajzen (1991), mô hình TPB dự đoán hành vi của 

GIỚI THIỆU

Thế hệ Z (hay còn gọi là thế hệ 
Facebook, iGen, Digital natives (Andrea 
và cộng sự, 2016)) đặc trưng bởi sự tiếp 
cận công nghệ kỹ thuật số và internet. 
Họ sở hữu kiến thức cao về công nghệ và 
có khả năng tư duy phong phú. Hơn nữa, 
thế hệ này có tinh thần trách nhiệm cao 
đối với xã hội, thể hiện qua tư duy cởi mở 
và sở hữu mối liên hệ giữa các cá nhân 
mạnh mẽ (Mitić và Vehapi, 2021).

Theo Andrea và cộng sự (2016), với 
tư cách là người tiêu dùng, các đặc điểm 
chung của thế hệ Z gồm: (1) Tập trung 
vào đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực 
công nghệ, những cải tiến liên tục của 
các sản phẩm; (2) Tập trung vào sự tiện 
lợi về các thuộc tính sản phẩm, phân 
phối sản phẩm và truyền thông tiếp thị; 
(3) Tập trung vào sự an toàn, thận trọng 
hơn trong việc tiêu tiền, do đó thể hiện 
mức độ trung thành với thương hiệu thấp; 
(4) Xu hướng thoát ly thực tế, khi họ tạm 
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Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm khám phá động cơ lựa chọn thực phẩm của thế hệ Z. Dựa trên Lý thuyết 
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phát triển chiến lược hiệu quả nhằm thúc đẩy thói quen ăn uống lành mạnh và cân nhắc khi 
lựa chọn thực phẩm trong nhóm nhân khẩu học này.
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Summary
This paper explores the food choice motivations of Generation Z. Based on the Social Learning 
Theory and Theory of Planned Behavior (TPB), it indicates that Food quality is the most 
important factor influencing food choice among Generation Z, followed by Price; Mood; 
Health awareness; Digital marketing and Convenience. This finding provides a valuable basis 
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đọc nhãn thực phẩm vì những nhãn này, 
bao gồm thông tin về lợi ích sức khỏe và 
hàm lượng dinh dưỡng của thực phẩm. 
Một số thành viên của thế hệ Z sống một 
mình cư xử tương tự như các thành viên 
của thế hệ X và Baby Boomers theo nghĩa 
là, họ quan tâm đến sức khỏe của mình và 
mua thực phẩm hữu cơ, tự nhiên, được bán 
trên thị trường là sạch (Mitić và Vehapi, 
2021). Vì thế, tác giả đề xuất giả thuyết:

H1: Nhận thức về sức khỏe có ảnh 
hưởng tích cực đến Động cơ lựa chọn 
thực phẩm của thế hệ Z.

H2: Tâm trạng có ảnh hưởng tích cực 
đến Động cơ lựa chọn thực phẩm của thế 
hệ Z.

H3: Sự thuận tiện có ảnh hưởng tích 
cực đến Động cơ lựa chọn thực phẩm của 
thế hệ Z.

H4: Giá cả có ảnh hưởng trực tiếp đến 
Động cơ lựa chọn thực phẩm của thế hệ Z.

H5: Chất lượng món ăn có ảnh hưởng 
trực tiếp đến Động cơ lựa chọn thực 
phẩm của thế hệ Z.

H6: Tiếp thị kỹ thuật số có ảnh hưởng 
tích cực đến Động cơ lựa chọn thực phẩm 
của thế hệ Z.

Từ những giả thuyết nghiên cứu, tác 
giả đề xuất mô hình nghiên cứu như Hình.

Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu thực hiện khảo sát online 

với đối tượng khảo sát là thế hệ  Z (1997-
2012) hiện sinh sống và làm việc tại TP. 
Hồ Chí Minh, đặc biệt là sinh viên tại các 
trường đại học trên địa bàn Thành phố. 
Thời gian khảo sát từ ngày 31/01/2023 đến 
ngày 01/03/2023 với tổng mẫu thu được là 
181 phản hồi hợp lệ (Bài viết sử dụng cách 
viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Mô tả mẫu nghiên cứu
Về giới tính: Có 97 đáp viên là nữ 

(53.6%) trả lời khảo sát, chiếm tỉ lệ trả 
lời nhiều nhất trong nghiên cứu.

Về trình độ học vấn: Nhóm có trình 
độ học vấn phổ thông chỉ chiếm 10.5% 
trong tổng mẫu. Cao nhất là nhóm cao 
đẳng và đại học là 144 người (chiếm 
79.5% với hơn 2/3 số mẫu thu được), sau 
đó là nhóm sau trung học phổ thông và 
Sau đại học lần lượt là 10.5% và 9.9%.

Về các thiết bị thông minh mà nhóm 
mẫu gen Z sở hữu: Gen Z sở hữu nhiều 
thiết bị thông minh và rất đa dạng, gồm: 
Smartphone chiếm 57.5%; Laptop/PC 
chiếm ¼ số mẫu. 

con người bằng cách xem xét 3 yếu tố chính: Thái độ, 
Giả định xã hội và Mức độ kiểm soát hành vi. Thái độ 
của một người là quan điểm độc đáo của riêng họ về một 
hành vi cụ thể, các giả định xã hội của họ là những suy 
đoán của họ về những gì người khác tin về hành vi đó 
và khả năng kiểm soát của một người là khả năng hành 
động của họ. 

Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu
Sở thích về việc ăn uống của con người bị ảnh 

hưởng bởi nhiều yếu tố, một trong những yếu tố đó là 
nhận thức (Steptoe và cộng sự, 1995). Một người có ý 
thức về sự khác biệt giữa những lựa chọn “tốt” và “đủ 
tốt” được hình thành từ gia đình và văn hóa từ ban đầu 
của họ, nhưng ý thức đó có thể thay đổi theo thời gian 
dưới sự ảnh hưởng của môi trường (Dilistan Shipman, 
2020). Thế hệ Z là người sử dụng phương tiện truyền 
thông xã hội và do đó, họ không chỉ bị ảnh hưởng từ xu 
hướng mới mà còn bị ảnh hưởng bởi các quan điểm của 
người dùng mạng xã hội (Andrea và cộng sự, 2016). 
Tất cả những yếu tố này đã tạo ra sự tập trung hơn vào 
việc giữ gìn sức khỏe và sự khỏe mạnh. Mặc dù quan 
tâm đến sức khỏe, thế hệ Z vẫn chưa sẵn sàng để biến 
thói quen ăn uống lành mạnh thành hiện thực. Do đó, 
việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn thực 
phẩm là rất quan trọng.

Mặt khác, nếu tính đến thế hệ iGen đang sống xa gia 
đình, chúng ta thấy rằng, họ cư xử giống như các thành 
viên của thế hệ Millennials. Thế hệ Z quan tâm đến 
sự nhanh chóng và tiện lợi hơn là bữa ăn và sức khỏe 
cuộc sống (Dilistan Shipman, 2020). Thế hệ Y, hiểu biết 
nhiều hơn về chủ đề này, có động lực mạnh mẽ hơn để 

HÌNH: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

Nguồn: Đề xuất của tác giả

BẢNG 1: BẢNG MÔ TẢ THỐNG KÊ MẪU
Thông tin mẫu Tần số Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 83 45.9
Nữ 97 53.6
Khác 1 0.06

Trình độ học vấn

THPT 19 10.5
Cao đẳng 56 30.9
Đại học 88 48.6
Sau đại học 18 9.9

Các thiết bị 
thông minh

Smartphone 104 57.5
Laptop/PC 45 24.9
Ipad/Tablet 19 10.5
> 3 thiết bị thông minh 13 7.2

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu khảo sát của tác giả 
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Kết quả kiểm định mô hình đo lường
Kết quả Bảng 2 cho thấy, các hệ số 

kiểm định giá trị thang đo đều đạt yêu cầu. 
Trong đó, các hệ số Cronbach’s Alpha 
đều > 0.7, các hệ số tương quan biến tổng 
(Corrected Item - Total Correlation) của 
các biến quan sát trong thang đo đều > 
0.3 (Hair và cộng sự, 2018). Như vậy, các 
thang đo lường đều đạt độ tin cậy.

Bảng 3 cho thấy, kiểm định KMO = 
0.933, Bartlett có giá trị Sig. = .000, nên 
đều đạt yêu cầu, chứng tỏ phân tích nhân tố 
để nhóm các biến lại với nhau là thích hợp 
và dữ liệu phù hợp cho phân tích nhân tố.

Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Các thang đo đạt yêu cầu sau khi kiểm 

tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha được đưa 
vào phân tích EFA. Nghiên cứu sử dụng 
phương pháp trích nhân tố Principal Axis 
Factoring với phép xoay Varimax. 

Kết quả EFA (Bảng 4) cho thấy, 
có 6 yếu tố được rút trích tại giá trị 
Eigenvalue là 1.051 với tổng phương sai 
trích đạt được là 67.288% (> 50%). Như 
vậy, 6 yếu tố được rút trích này giải thích 
cho 67.288% sự biến thiên của dữ liệu.

Kết quả phân tích hồi quy 
Kiểm định độ phù hợp của mô hình
Kết quả phân tích (Bảng 5) cho thấy, 

mô hình có R2 = 0.636 (tức 63.6%), điều 
này cho thấy độ phù hợp của mô hình tốt 
(R2 nằm trong khoảng 50% < R2 < 80%). 

Kết quả phân tích hồi quy
Bảng 6 cho thấy, mô hình không bị vi 

phạm hiện tượng đa cộng tuyến do hệ số 
phóng đại phương sai các biến độc lập 
(VIF) đều < 2 (biến thiên từ 1.133 đến 
1.871). Hệ số Toletance đều > 0.5 (nhỏ 
nhất là 0.608) cho thấy, không có hiện 
tượng đa cộng tuyến xảy ra. Giá trị Sig. 
đều < 0.05 cho thấy, mức kiểm định 2 
phía giữa các biến độc lập và các biến 
phụ thuộc đều thỏa mãn điều kiện.

Kết quả nghiên cứu từ Bảng 6 cũng cho 
thấy, H1, H2, H3, H4, H5, H6 có tác động 
tích cực đến động cơ lựa chọn thực phẩm 
của giới trẻ, thế hệ Facebook. Điều này 
phù hợp kết quả nghiên cứu của Dilistan 
Shipman (2020); Mitić và Vehapi (2021); 
Steptoe và cộng sự (1995); Altun và cộng 
sự (2022).

KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, Chất 
lượng món ăn ảnh hưởng mạnh nhất 
đến động cơ lựa chọn của thế hệ Z (với 
β = 0.504, Sig. = 0.001). Vì thế, doanh 

BẢNG 2: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA
Biến 

quan sát
Tương quan 

biến tổng
Cronbach’s Alpha 

nếu loại biến
Nhận thức về sức khỏe (HP), α = 0.907
HP1 .806 .881
HP2 .695 .898
HP3 .788 .884
HP4 .739 .891
HP5 .735 .892
HP6 .699 .897
Tâm trạng (Moo), α = 0.856
Moo1 .732 .803
Moo2 .710 .813
Moo3 .698 .817
Moo4 .658 .835
Sự thuận tiện (Conv), α = 0.846
Conv1 .741 .758
Conv2 .723 .776
Conv3 .676 .821
Giá cả (Prices), α = 0.879 
Prices1 .751 .838
Prices2 .554 .913
Prices3 .855 .795
Prices4 .808 .817
Chất lượng món ăn (SP), α = 0.925
SP1 .880 .894
SP2 .882 .895
SP3 .881 .895
SP4 .568 .953
SP5 .837 .904
Tiếp thị kỹ thuật số (DM), α = 0.909
DM1 .781 .882
DM2 .815 .871
DM3 .800 .876
DM4 .774 .888

BẢNG 3: KẾT QUẢ KMO VÀ KIỂM ĐỊNH BARTLETT
KMO .933

Kiểm định Bartlett 
Chi bình phương xấp xỉ 3955.390
df 325
Sig. .000

BẢNG 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA
1 2 3 4 5 6

SP1 .851
SP3 .816
SP2 .789
SP5 .775
SP4 .772
Price 4 .767
Price2 .760
Price1  .721
Price3 .705
Moo1 .763
Moo3 .639
Moo4 .575
Moo2  .544
HP4 .793
HP3 .791
HP1 .772
HP5 .733
HP2 .703
HP6 .695
DM2 .882
DM4 .876
DM3 .864
DM1 .859
Conv1 .720
Conv2 .696
Conv3 .650
Eigenvalue 5.133 4.295 3.391 1.832 1.623 1.050
Phương sai 
trích (%) 19.213 14.576 13.044 9.045 7.372 4.038

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu khảo sát của tác giả (2023)
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các yếu tố được đề xuất (với β = 0.428, 
Sig. = 0.000). 

Bên cạnh đó, yếu tố Tiếp thị kỹ thuật 
số cũng rất quan trọng trong việc tác 
động đến sự lựa chọn thực phẩm của giới 
iGen (với β = 0.209, Sig. = 0.001). Để 
tăng khả năng tiếp cận và tăng cường 
hiệu quả tiếp thị, doanh nghiệp nên sử 
dụng các kênh tiếp thị kỹ thuật số và xây 
dựng chiến lược tiếp thị chính xác hơn để 
tối ưu hóa các chiến lược tiếp thị. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo có thể đi 
sâu vào các yếu tố phức tạp và khó đo lường 
hơn, chẳng hạn như nhận thức của thế hệ Z 
về sự bền vững, sự công bằng và đạo đức 
trong sản xuất và tiêu thụ thực phẩm. Ngoài 
ra, một hướng nghiên cứu khác có thể tập 
trung vào việc xác định các chiến lược tiếp 
thị thực phẩm hiệu quả nhất để thu hút thế 
hệ Z, bao gồm cả sử dụng các phương tiện 
truyền thông kỹ thuật số.

nghiệp kinh doanh ăn uống và sản xuất thực phẩm 
nên tập trung vào việc cải thiện chất lượng món ăn và 
tạo ra sản phẩm thực phẩm tốt hơn với mức giá phù 
hợp, vì Giá cả là yếu tố tác động mạnh thứ 2 trong 

BẢNG 5: KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY
Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh Sai số chuẩn Hệ số Durbin-Watson

1 0.798 0.636 0.605 0.3057 1.957

BẢNG 6: CÁC THÔNG SỐ THỐNG KÊ CỦA TỪNG BIẾN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY

Mô hình
Hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hóa
Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa Giá 
trị t

Giá trị 
Sig.

Thống kê 
đa cộng tuyến

B Sai số chuẩn Beta Toletance VIF

1

Hằng số 0.315 0.155 2.041 0.042
HP 0.206 0.13 0.176 5.836 0.000 0.768 1.712
Moo 0.336 0.18 0.272 5.994 0.000 0.626 1.145
Conv 0.145 0.21 0.101 3.359 0.001 0.667 1.477
Prices 0.483 0.19 0.428 6.444 0.000 0.652 1.133
SP 0.576 0.28 0.504 9.012 0.001 0.659 1.871
DM 0.231 0.12 0.209 2.012 0.001 0.608 1.342

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu khảo sát của tác giả 

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ajzen, I. (1991), The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human 
Decision Process, 50, 179-211, https://doi.org/10.47985/dcidj.475.

2. Altun, Ư., Cizrelioğulları, M. N., and Babayiğit, M. V. (2022), The effects of social media on the 
food preferences of Generation Z within the scope of gastronomy tourism, Handbook on Tourism 
and Social Media: Research Handbooks in Tourism Series, March, 412-425, https://doi.org/10.43
37/9781800371415.00041.

3. Andrea, B., Gabriella, H. C., and Tímea, J. (2016), Y and Z generations at workplaces, 
Journal of Competitiveness, 8(3), 90-106, https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06.

4. Bandura, A. (1997), Sociocognitive Theory of Human Adaptation, Prentice-Hall, 247.
5. Hoa, V. T., and Käre, S. (2017), Preference-based segmentation: A study of dish preferences 

among Vietnamese teenagers, Journal of Economic Development, 24(2), 132-153, https://doi.
org/10.24311/JABES/2017.24.2.02.

6. Hair, J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2013), A Primer on Partial Least 
Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), In Sage (Second).

7. Kelly, B., Vandevijvere, S., Freeman, B., and Jenkin, G. (2015), New Media but Same Old 
Tricks: Food Marketing to Children in the Digital Age, Current Obesity Reports, 4(1), 37-45, https://
doi.org/10.1007/s13679-014-0128-5.

8. Mitić, S., and Vehapi, S. (2021), Food choice motives of generation Z in Serbia, Ekonomika 
Poljoprivrede, 68(1), 127-140, https://doi.org/10.5937/ekopolj2101127m.

9. Ryu, K., and Han, H. (2010), Predicting tourists’ intention to try local cuisine using a modified 
theory of reasoned action: The case of new orleans, Journal of Travel and Tourism Marketing, 
27(5), 491-506, https://doi.org/10.1080/10548408.2010.499061.

10. Shipman, Dilistan, Z. (2020), Factors Affecting Food Choices of Millennials: How they Decide 
What to Eat?, Journal of Tourismology, 6(1), 49-62, https://doi.org/10.26650/jot.2020.6.1.0036.

11. Steenhuis, I. H. M., Waterlander, W. E., and De Mul, A. (2011), Consumer food choices: 
The role of price and pricing strategies, Public Health Nutrition, 14(12), 2220-2226, https://doi.
org/10.1017/S1368980011001637.

12. Steptoe, A., Pollard, T. M., and Wardle, J. (1995), Development of a Measure of the Motives 
Underlying the Selection of Food: the Food Choice Questionnaire Department of Psychology, St 
George’s Hospital Medical School, London, Appetite, 25, 267-284.

13. Wang, O., De Steur, H., Gellynck, X., and Verbeke, W. (2015), Motives for consumer 
choice of traditional food and European food in mainland China, Appetite, 87, 143-151, https://doi.
org/10.1016/j.appet.2014.12.211.


